
 

 

Tác động của việc gia nhập WTO 
tới quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của phụ nữ 

Hoàng Mai Hương
(*)
 

Tư cách thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 
sẽ đem lại cả những tác động tích cực và không tích cực đối với 
Việt Nam. Việc thực hiện các quyền con người đương nhiên 
cũng sẽ chịu ảnh hưởng trong bối cảnh như vậy. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy, phụ nữ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trong 
mọi lĩnh vực. Bài viết này chỉ ra những tác động của việc Việt 
Nam gia nhập WTO đối với việc bảo đảm thực hiện các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa của phụ nữ ở nước ta. 

1. Những lợi ích và thách thức về kinh tế, xã 
hội và văn hoá 

a. Lợi ích 

Đánh giá về việc chúng ta gia nhập 
WTO, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho 
rằng nếu chúng ta tận dụng được cơ hội 
thì sẽ tạo ra thế và lực mới, đẩy lùi 
thách thức (1). Cơ hội lớn nhất cho Việt 
Nam là mở rộng thị trường, thu hút đầu 
tư, tranh thủ công nghệ để phát triển (2). 
Tiến sỹ Carl Thayer, Giám đốc Diễn đàn 
Quốc phòng thuộc Đại học New South- 
Wales của Australia, đồng thời là chuyên 
gia nghiên cứu về Đông á và Việt Nam, 
nhận định rằng sau khi gia nhập WTO, 
các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam 
sẽ không còn bị phân biệt đối xử khi xâm 
nhập vào thị trường của 149 nước thành 
viên khác. Điều này sẽ giúp gia tăng mức 
sản xuất tại Việt Nam, phát triển thị 
trường nội địa, tạo việc làm cho dân 
chúng. Còn theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, 
thế hệ trẻ Việt Nam sẽ có lựa chọn rộng 
lớn hơn trong học tập, tìm kiếm việc làm, 
có điều kiện phát huy mạnh mẽ sức sáng 
tạo. 

Việc đánh giá lợi ích có thể được nhìn 
nhận từ nhiều giác độ khác nhau, trên 

từng lĩnh vực và ngành nghề. Chẳng 
hạn, từ góc độ của người dân bình 
thường với tư cách là người tiêu dùng, 
thì việc gia nhập WTO đồng nghĩa với 
việc mở cửa thị trường cho hàng hoá 
nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt 
Nam. Điều này sẽ dẫn đến cạnh tranh về 
giá cả và chất lượng của hàng hóa. Và 
như vậy, người tiêu dùng sẽ có nhiều 
lựa chọn và an tâm hơn về chất lượng sử 
dụng cho một thứ hàng hoá mà mình 
mong muốn.(∗)Hay từ góc độ người lao 
động, sẽ có những đối tượng, đặc biệt là 
những người có trình độ học vấn và kỹ 
năng nghề nghiệp cao, có nhiều cơ hội 
lựa chọn những công việc phù hợp và 
lương cao. Việc gia tăng đầu tư của nước 
ngoài vào Việt Nam, nhất là việc xây 
dựng các cơ sở sản xuất mới, sẽ giúp tạo 
ra nhiều việc làm cho hàng triệu người 
lao động ở nước ta mỗi năm. Đón trước 
cơ hội làm ăn, thậm chí ngay cả trước 
khi chúng ta gia nhập WTO, nhiều tập 
đoàn lớn của nước ngoài đã bỏ vốn đầu 
tư hàng triệu đô la vào Việt Nam để xây 

                                                 
(∗) ThS. Luật học, Viện Nghiên cứu Quyền con 
người, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc 
gia Hồ Chí Minh. 



  Thông tin Khoa học xã hội, số 10.2007 

 

32 

dựng những cơ sở sản xuất kinh doanh 
của họ ở đây, như tập đoàn máy tính 
hàng đầu Intel của Mỹ đã đầu tư một tỉ 
USD để xây dựng nhà máy sản xuất của 
hãng này ở Việt Nam, trở thành nơi sản 
xuất lớn nhất ở khu vực Đông Nam ¸. 
Và, mới đây, nhân dịp tuần lễ cấp cao 
của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu ¸-
Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức 
tại Hà Nội vào trung tuần tháng 11 
năm 2006, đã có cam kết đầu tư tới 6 tỉ 
USD từ các tập đoàn nước ngoài vào 
Việt Nam. Việc đầu tư sản xuất- kinh 
doanh như vậy không thể không nói tới 
cơ hội việc làm mới cho người lao động 
của Việt Nam, trong đó có phụ nữ. 

Nhìn sang quốc gia láng giềng của 
chúng ta, Trung Quốc, cách đây 5 năm 
họ trở thành thành viên chính thức của 
WTO, hàng hoá xuất-nhập khẩu giữa 
Trung Quốc với các nước thành viên của 
WTO đã tăng hết sức ấn tượng. Thậm 
chí ở Mỹ hiện nay đã xuất hiện lo ngại 
rằng thâm hụt buôn bán của họ với 
Trung Quốc là rất lớn. Cán cân thâm 
hụt thương mại mà phần lợi nghiêng về 
Trung Quốc đã tăng lên tới hơn 30 tỉ 
USD. Ngược lại, hàng hoá của nước 
ngoài vào Trung Quốc tràn ngập hơn, 
nhiều cơ hội việc làm hơn được tạo ra. 
Tất nhiên, trong quá trình này, Trung 
Quốc, cũng giống như nhiều nước thành 
viên khác của WTO, cũng phải gánh 
chịu nhiều hậu quả. 

Trên lĩnh vực dịch vụ, theo cam kết 
gia nhập WTO, chúng ta cũng sẽ phải 
mở cửa thị trường này. Các dịch vụ ở 
đây có thể hiểu là những dịch vụ xã hội, 
như y tế, giáo dục, ngân hàng, bảo 
hiểm, viễn thông, thậm chí cả hàng 
không, pháp lý, v.v... Mới đây, Tổng 
Giám đốc của hãng hàng không tư nhân 
Air Asia của Malaysia hiện đang có các 
chuyến bay hàng ngày tới Việt Nam từ 
một số nước trong khu vực, đã tuyên bố 
rằng nếu được phép khai thác các 
chuyến bay nội địa ở Việt Nam thì giá 

vé từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh 
chỉ có 25 USD (tương đương khoảng gần 
500.000 đồng Việt Nam) và đáng ngạc 
nhiên hơn nữa là Chủ tịch hãng hàng 
không này, ông Tony Fernandes, còn nói 
Air Asia đang phấn đấu giảm giá vé một 
chiều Hà Nội- Kuala Lampur xuống còn 
9,99 USD, tạo nhiều cơ hội để người 
nghèo có thể thực hiện giấc mơ bay (3). 
Và hiện nay, Vietnam Airlines cũng 
đang khuyến mãi giá vé từ Hà Nội đi 
BangKok với giá một chiều là 70 USD - 
thấp hơn nhiều so với cách đây ít lâu. Lẽ 
dĩ nhiên, những giá vé đó chưa nói lên 
tất cả, nhất là những giá vé này được 
chào mời trong các dịp khuyến mại và 
chất lượng dịch vụ đi kèm trên các 
chuyến bay, nhưng điều đó không thể 
không nói rằng một phần của sự gia 
tăng các hãng hàng không giá rẻ là do 
tác động của việc chúng ta gia nhập 
WTO. Việc gia nhập WTO cũng sẽ tác 
động hơn nữa tới dịch vụ và chất lượng 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. ở một vài 
thành phố lớn hiện nay, chúng ta cũng 
đã cho phép hoạt động bệnh viện liên 
doanh cung cấp các dịch vụ y tế-chăm 
sóc sức khoẻ cho mọi đối tượng. Dù giá 
dịch vụ còn cao, nhưng chất lượng được 
dư luận đánh giá là tốt. Lĩnh vực giáo 
dục là một vấn đề hiện nay được nhiều 
người quan tâm, cả về cách thức tổ chức, 
điều hành lẫn chất lượng đào tạo. Theo 
cam kết gia nhập WTO, chúng ta cũng 
sẽ cho phép các cơ sở giáo dục của nước 
ngoài cung cấp dịch vụ ở Việt Nam. Cho 
đến thời điểm hiện nay, các dịch vụ 
ngân hàng vẫn phần lớn do các ngân 
hàng trong nước cung cấp. Nhưng vào 
WTO thì điều đó không còn nữa. Các 
ngân hàng nước ngoài sẽ vào hoạt động 
tại Việt Nam, hoặc là thông qua hình 
thức liên doanh, hoặc là cung cấp dịch 
vụ riêng. Như vậy, người dân có nhiều 
cơ hội tiếp cận các dịch vụ ngân hàng 
tiện ích và nhanh hơn. 

Một lĩnh vực dịch vụ nữa cũng sẽ 
phát triển trong thời gian tới. Đó là dịch 
vụ văn hoá-nghệ thuật. Sự hội nhập sẽ 
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tạo điều kiện giao lưu văn hoá, trao đổi 
nghệ thuật, kích thích sự sáng tạo nghệ 
thuật. Chưa xét đến khía cạnh tiêu cực 
của vấn đề, việc này sẽ tạo điều kiện cho 
người dân tiếp xúc và hưởng thụ những 
sản phẩm văn hoá nước ngoài bên cạnh 
những sản phẩm văn hoá mang đậm 
bản sắc dân tộc. Như vậy, quyền hưởng 
thụ văn hoá-nghệ thuật của người dân 
được nâng cao, đa dạng hơn, điều này 
giúp chúng ta hiểu biết và hạn chế được 
thiếu sót về ứng xử trong hoạt động giao 
thoa văn hoá giữa các nước và các dân 
tộc. 

Chỉ chừng đó thôi chúng ta cũng đã 
có thể thấy việc gia nhập WTO đem lại 
lợi ích như thế nào cho mọi người dân, 
trong đó có phụ nữ, dù mức thụ hưởng 
đương nhiên sẽ khác nhau. Hội nhập là 
quá trình tương tác hai chiều, sẽ có mặt 
lợi và mặt tiêu cực, sẽ có lĩnh vực này 
phát triển và lĩnh vực khác bị hạn chế, 
kém phát triển, hoặc thậm chí bị đe doạ 
tồn tại. Đó là quy luật của sự vận động 
phát triển. Nếu gia nhập WTO mà chỉ 
thấy những lợi ích thì quá chủ quan, sẽ 
dẫn đến những hậu quả mà không thể 
lường hết được. Vậy, những thách thức 
đối với chúng ta là gì? 

  b. Thách thức 

Tiến sỹ Carl Thayer cho rằng Việt 
Nam gia nhập WTO sẽ phải đương đầu 
với 6 thách thức và trong cuộc chơi này 
nhiều công ty trong nước sẽ bị các hãng 
nước ngoài “nuốt chửng”, một số ngành 
dịch vụ và ngành nông nghiệp bị đe doạ 
trầm trọng (4). Thách thức và tác động 
đối với ngành nông nghiệp là đáng phải 
quan tâm nhất, bởi lẽ trên 70% dân số 
nước ta chủ yếu vẫn sống ở khu vực 
nông thôn và làm nông nghiệp là chủ 
yếu, và trong số này đa phần lại là phụ 
nữ. Nguyên Bộ trưởng Thương mại 
Trương Đình Tuyển cũng cho rằng riêng 
với nông nghiệp, áp lực cạnh tranh là 
rất lớn do sản xuất nông nghiệp của 

chúng ta vẫn là nền sản xuất nhỏ, phân 
tán, năng suất và chất lượng thấp trong 
khi bình quân đất theo đầu người quá 
ít, giá trị sản xuất nông nghiệp trên một 
hecta canh tác trung bình đạt 30 triệu 
đồng (5). ở thời điểm hiện nay, chúng ta 
chưa thể đưa ra được bất kỳ con số nào 
liên quan đến tác động tiêu cực của việc 
gia nhập WTO, song những nước đi 
trước chúng ta như Trung Quốc đã thấy 
được hệ quả của điều này. Ví dụ, theo 
báo cáo của Bộ Nông nghiệp Trung 
Quốc,  ngay trong 6 tháng đầu sau khi 
gia nhập WTO, kim ngạch xuất khẩu 
nông sản của Trung Quốc tăng 6,6%, 
tương đương 8,06 tỉ USD và mức tăng 
hàng năm 500 triệu USD. Tuy nhiên, 
các chuyên gia của Bộ này cho rằng mức 
thặng dư như vậy không thay đổi được 
thực tiễn rằng ngành nông nghiệp đang 
phải đối mặt với những thách thức 
nghiêm trọng, chủ yếu từ các hàng rào 
kỹ thuật áp đặt bởi các đối tác nước 
ngoài. Chính phủ Trung Quốc đã phải 
có những sửa đổi và điều chỉnh chính 
sách để phù hợp với những cam kết khi 
gia nhập WTO, trong đó nhiều sửa đổi 
như vậy buộc phải hy sinh nhiều lợi ích 
quốc gia (6).  

Tác động tiêu cực của việc gia nhập 
WTO trên lĩnh vực kinh tế sẽ kéo theo 
những tác động tiêu cực về mặt xã hội 
và văn hoá. Về xã hội, tình trạng người 
lao động ở nông thôn thất nghiệp sẽ dẫn 
đến dòng người di cư ra các thành phố 
lớn, tạo ra áp lực về quản lý và an ninh. 
Thời gian đầu sau khi Trung Quốc gia 
nhập WTO, đã có 200 triệu nông dân 
trong tổng số 800 triệu nông dân ở nước 
này bỏ làm nông nghiệp và di cư ra các 
thành phố để tìm kiếm việc làm. Do hệ 
quả và trước áp lực xã hội của việc này, 
Bộ trưởng Nông nghiệp của Trung 
Quốc, Du Qinglin, cho biết Chính phủ 
Trung Quốc buộc phải có những điều 
chỉnh về mặt chính sách để tạo điều 
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kiện cho người nông dân dễ dàng tìm 
kiếm việc làm ở các thành phố và tiếp 
nhận các dịch vụ của chính quyền (7). 
Đối với chúng ta, chưa cần phải chờ để 
đánh giá tác động của việc gia nhập 
WTO cũng đã có thể thấy hiện nay ở 
một vài thành phố lớn như Hà Nội và 
Tp. Hồ Chí Minh số người di cư từ khu 
vực nông thôn ra thành thị ngày càng 
tăng. Chính sách mới đây cho phép 
người cư trú ổn định trong một năm thì 
có thể đăng ký hộ khẩu sẽ kích thích 
hơn nữa dòng người di cư ra các thành 
phố để kiếm việc làm. Hiển nhiên rằng 
không phải ai ra thành phố cũng dễ 
dàng và có thể kiếm được việc làm. Nếu 
những người này có việc làm ổn định thì 
sẽ là tốt, nhưng ngược lại, sự thất 
nghiệp của họ cũng trở thành một trong 
những nguyên nhân gây mất ổn định xã 
hội, làm gia tăng các tệ nạn xã hội, các 
băng nhóm xã hội đen phát triển...  

Văn hoá hội nhập ngày nay là một 
điều gì đó dễ thẩm thấu và cũng dễ hoà 
tan, nó tác động và làm thay đổi mỗi con 
người lúc nào đó mà chính bản thân họ 
cũng không dễ nhận biết được. Việc trở 
thành thành viên của WTO có nghĩa là 
nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của 
chúng ta từ trước đến nay sẽ có cơ hội 
giao lưu cởi mở với 149 thành viên khác 
trong câu lạc bộ này. Khi đó, thách thức 
đối với việc giữ gìn văn hoá mang đậm 
bản sắc dân tộc của chúng ta là rất lớn. 
Từ thành thị đến nông thôn, khu vực 
miền núi, đâu đâu cũng thấy các quán 
Bar Karaoke, cafe Internet, các cửa 
hàng kinh doanh băng đĩa VCD, DVD... 
Đây là một trong những kênh người dân 
cảm thụ và tiếp nhận văn hoá nước 
ngoài. Trong cơ chế thị trường và xu thế 
hội nhập, chính sự phát triển về kinh tế 
kéo theo những nhu cầu văn hoá mới. 
Vấn đề giờ đây chỉ còn là tác động ít hay 
nhiều, hậu quả nghiêm trọng hay ít 
nghiêm trọng. Theo quy định của luật 

nhân quyền quốc tế, việc bảo đảm thực 
hiện các quyền con người trong mọi điều 
kiện trước và trên hết thuộc về trách 
nhiệm của nhà nước. Như vậy, dưới tác 
động của việc gia nhập WTO, trách 
nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm 
các quyền con người đến đâu? 

2. Tác động của việc gia nhập WTO tới quyền 
kinh tế, xã hội và văn hoá của phụ nữ 

Phụ nữ được xem là nhóm xã hội có 
nguy cơ dễ gặp rủi ro. Trong quá trình 
toàn cầu hoá và quốc tế hoá, phụ nữ lại 
càng gặp nhiều rủi ro hơn, nhất là trên 
lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hoá. 
Quyền con người của phụ nữ trên những 
lĩnh vực này thường bị từ chối nhiều 
hơn so với nam giới. ở nước ta, theo ước 
tính, nữ giới chiếm tới 51% trong tổng 
số hơn 80 triệu dân. Điều này để thấy 
rằng số lượng đối tượng nữ giới chịu tác 
động của việc gia nhập WTO là rất lớn. 
Như đã phân tích ở trên, việc gia nhập 
WTO sẽ có cả những tác động tích cực 
và tiêu cực đối với xã hội, tới từng cá thể 
và nhóm xã hội khác nhau. Tuy nhiên, 
đối với mỗi cá thể và trong từng nhóm 
xã hội, sự tác động đó cũng không phải 
bao giờ cũng giống nhau, tuỳ thuộc vào 
hoàn cảnh và năng lực cá nhân, cho dù 
giữa họ có thể có những mẫu số chung 
nhỏ nhất như trình độ học vấn... 

Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, 
dưới tác động của quá trình phát triển, 
có thể tạm chia làm ba nhóm phụ nữ 
theo giác độ địa lý-hành chính: nhóm 
thứ nhất là phụ nữ ở khu vực thành thị; 
nhóm thứ hai là phụ nữ ở khu vực nông 
thôn; và, nhóm thứ ba là phụ nữ ở khu 
vực miền núi hay phụ nữ dân tộc thiểu 
số. Trong tương lai, khi đất nước phát 
triển đến trình độ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá thì ranh giới phân chia giữa các 
khu vực địa lý như trên sẽ mờ dần hoặc 
khó phân biệt hơn, nhưng tại thời điểm 
hiện nay thì vẫn còn rõ nét. Mặc dù vậy, 
việc phân chia này cũng chỉ tương đối vì 
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ở nước ta khu vực nông thôn đôi khi bao 
gồm cả khu vực miền núi, và nhiều khu 
vực được coi là nông thôn hiện nay cũng 
đang phát triển và đô thị hoá. Tuy 
nhiên, trong phạm vi của phần này, việc 
phân chia như vậy lại giúp chúng ta 
định hình được mức độ tác động của việc 
gia nhập WTO rõ ràng hơn, đặc biệt nhìn 
từ khía cạnh kinh tế, xã hội và văn hoá. 

Quyền kinh tế, xã hội và văn hoá là 
một tập hợp rất nhiều các quyền khác 
nhau của mỗi người trong việc thụ 
hưởng những thành tố cấu thành của ba 
lĩnh vực này. Theo Công ước Quốc tế về 
các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá 
(ICESCR), nhóm quyền kinh tế, xã hội 
và văn hoá bao gồm các quyền sau, 
trong số nhiều quyền khác: quyền có 
việc làm, quyền an sinh xã hội và bảo 
hiểm xã hội, quyền có nhà ở, quần áo và 
lương thực đầy đủ, quyền không bị đói, 
quyền được chăm sóc sức khoẻ, quyền 
được giáo dục, quyền tham gia đời sống 
văn hoá, được thụ hưởng những lợi ích 
của tiến bộ và ứng dụng khoa học, v.v... 
Việc thụ hưởng các quyền này dựa trên 
sự công bằng và bình đẳng; các quyền 
được đặt trong mối quan hệ thống nhất, 
phụ thuộc lẫn nhau, không quyền nào 
quan trọng hơn quyền nào. Tuy nhiên, 
xét trên thực tiễn yếu tố kinh tế và sự 
phát triển kinh tế luôn là tiền đề cho sự 
phát triển của những yếu tố xã hội và 
văn hoá. Trong số các quyền kinh tế, thì 
tác động rõ nhất là quyền có việc làm.  

Việc gia nhập WTO đã thu hút được 
nhiều công ty và tập đoàn nước ngoài 
hơn đầu tư vào thị trường trong nước. 
Mới đây, theo số liệu của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, vốn đăng ký đầu tư trực tiếp 
nước ngoài vào Việt Nam trong cả năm 
2006 đạt trên 10 tỷ USD, cao nhất từ 
trước đến nay. Con số này bao gồm cả 
vốn tiếp tục đầu tư vào cơ sở hoạt động 
sẵn có và đầu tư mới như hãng Intel của 
Mỹ hay tập đoàn sản xuất thép của Hàn 

Quốc. Sẽ có nhiều việc làm được tạo ra, 
thu hút nhiều lao động, trong đó có cả 
lao động nữ. Việc gia nhập WTO cũng sẽ 
kích thích sự phát triển của các thành 
phần kinh tế trong nước, chứ không chỉ 
thuần tuý là sự hiện diện của các công 
ty nước ngoài. Như vậy, khu vực tạo ra 
việc làm thời kỳ hậu gia nhập WTO sẽ 
bao gồm cả khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài vào sản xuất-kinh doanh và các 
thành phần kinh tế trong nước, chủ yếu 
là khu vực tư nhân. Hiện nay, khu vực 
tư nhân cũng đã góp phần tạo ra khá 
nhiều việc làm, thu hút số lượng lớn lao 
động, bao gồm cả lao động nữ và lao 
động dư thừa từ các cơ sở nhà nước. Tuy 
nhiên, mức độ cạnh tranh việc làm cũng 
sẽ gay gắt hơn và có sự phân biệt rõ rệt. 
Những người có trình độ và tay nghề lao 
động cao sẽ làm những công việc được 
trả lương cao hơn, môi trường làm việc 
tốt hơn; ngược lại, những người có trình 
độ và tay nghề thấp thì sẽ làm những 
công việc lương thấp và môi trường lao 
động ít bảo đảm hơn, thậm chí là thất 
nghiệp. Do đó, trong cuộc cạnh tranh 
này, quyền có việc làm của một số người 
sẽ được bảo đảm, nhưng của một số 
khác thì bị từ chối. Nguyên nhân của 
thất nghiệp thì có nhiều, nhưng chủ yếu 
là do sự thay đổi về phương thức sản 
xuất, cạnh tranh và trình độ của người 
lao động. Các công ty nước ngoài khi vào 
đầu tư thường mang theo vốn, công 
nghệ và phương pháp quản lý mới và 
hiện đại. Để vận hành những dây 
chuyền sản xuất công nghệ cao, đáp ứng 
yêu cầu phương thức quản lý hiện đại 
đòi hỏi lực lượng lao động nói chung và 
lao động nữ nói riêng cũng phải có trình  

độ và tay nghề tương ứng. Trong khi đó 
hiện nay, trình độ và tay nghề của lực 
lượng lao động nữ ở nước ta còn tương 
đối thấp. Quá trình tuyển dụng sẽ có sự 
gạn lọc, và như vậy một số lượng đông 
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lao động nữ có khả năng sẽ bị loại trừ và 
lâm vào tình trạng thất nghiệp. Tại Hội 
thảo “Hậu gia nhập WTO - cơ hội và 
thách thức” do Phòng Công nghiệp và 
Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức 
tại Đà Nẵng vào đầu tháng 12 năm 
2006, nhiều ý kiến của các đại biểu cũng 
bày tỏ lo lắng về khả năng xảy ra tình 
trạng thất nghiệp cao và mất cân đối về 
việc làm. Bà Phạm Chi Lan, nguyên 
thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ 
tướng Chính phủ, cho biết tỷ lệ lao động 
ở nước ta đã qua đào tạo còn quá thấp, 
kỹ năng làm việc lại yếu. Bà Lan cho 
biết thêm, hiện chỉ có 27% lao động được 
đào tạo, có kỹ năng(8). Con số này 
không cho biết rõ có bao nhiêu phần 
trăm trong số đó là lao động ở thành thị, 
nông thôn hay khu vực miền núi, hay 
bao nhiêu phần trăm là lao động nữ và 
nam, nhưng có thể hiểu rằng nó đại 
diện nhiều cho lực lượng lao động ở khu 
vực thành thị, vì thường ở khu vực này 
mới có điều kiện phát triển và cơ sở đào 
tạo sẵn có. Ngoài nguyên nhân thất 
nghiệp do trình độ và tay nghề sản xuất 
của lao động nữ, một nguyên nhân khác 
khiến quá trình đào thải lao động diễn 
ra nhanh hơn chính là việc chúng ta mở 
cửa thị trường cho hàng nhập khẩu của 
nước ngoài. Hiện nay trên thị trường 
quần áo đã xuất hiện nhiều sản phẩm 
của nước ngoài, đặc biệt là từ Trung 
Quốc, giá rẻ, mẫu mã đẹp khiến cho 
quần áo và hàng da-giày trong nước gặp 

nhiều khó khăn. Nay, chúng ta mở cửa 
và cắt giảm thuế, hàng nhập khẩu loại 
này sẽ còn vào nhiều hơn nữa và những 
cơ sở sản xuất nhỏ lẻ sẽ khó khăn, trước 
hết là thị phần tiêu thụ sẽ bị thu hẹp, 
dẫn đến cắt giảm nhân công; trường hợp 
tồi tệ hơn nữa là phá sản và buộc phải 
đóng cửa, đến lúc đó nạn thất nghiệp sẽ 
diễn ra hàng loạt. Như vậy, quyền có 
việc làm của phụ nữ bị khước từ xuất 

phát từ cả chính sách phát triển và hội 
nhập mà phần nhiều là do sức ép từ bên 
ngoài và một phần do tính thụ động của 
người lao động. 

Lao động nữ từ nông thôn chiếm 
phần lớn lực lượng lao động trong các cơ 
sở sản xuất dệt may, da-giày, hàng nông 
sản. Các khu công nghiệp đều được xây 
dựng ở khu vực ngoại thành và lực 
lượng lao động tại đây cũng đều là lao 
động trên địa bàn sở tại và chủ yếu là 
nữ công nhân. Do vậy, khi những cơ sở 
sản xuất này gặp khó khăn thì đương 
nhiên lực lượng lao động nữ sẽ phải chịu 
những tác động không tích cực. Tác 
động đáng lưu ý nhất của việc gia nhập 
WTO là với ngành nông nghiệp. Sẽ có 
nhiều vấn đề tác động tới khu vực nông 
nghiệp, chẳng hạn chúng ta phải cắt 
giảm trợ cấp xuất khẩu các mặt hàng 
nông sản, đồng thời mở cửa thị trường 
để nông sản của nước ngoài vào thị 
trường nội địa. Cho đến nay, nhiều 
chuyên gia và nhà quản lý một vài công 
ty vẫn lạc quan cho rằng “không nên 
quá lo ngại” và “không ngán” cạnh 
tranh vì dựa trên “phương pháp chế 
biến, tập quán kinh doanh và “môi 
trường” quen thuộc” (9). Không phủ 
nhận rằng sẽ có những doanh nghiệp 
đứng vững, nhưng cũng có khả năng 
nhiều doanh nghiệp phá sản. Vấn đề 
không đơn giản như ta dự đoán. Trong 
trường hợp bị phá sản, người lao động sẽ 
gặp khó khăn, lao động nữ thất nghiệp 
sẽ khó khăn hơn lao động nam bị thất 
nghiệp vì họ không dễ dàng thích ứng 
với môi trường mới như nam giới. 

Trong số ba nhóm phụ nữ phân chia 
ở trên thì tác động của việc gia nhập 
WTO đối với quyền có việc làm của phụ 
nữ khu vực miền núi hay phụ nữ dân 
tộc thiểu số là khó dự đoán và khó đánh 
giá nhất. Bởi lẽ, mức độ phụ thuộc của 
họ vào cơ chế thị trường không nhiều 
như phụ nữ thành thị và khu vực nông 
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thôn. Hay nói đúng hơn, tác động rõ nét 
và trực tiếp của việc gia nhập WTO đối 
với phụ nữ dân tộc thiểu số không giống 
như đối với hai nhóm phụ nữ kia. ở 
nước ta, phụ nữ dân tộc thiểu số, nhất 
là ở vùng cao, hoạt động lao động sản 
xuất chính vẫn là các nghề thủ công 
truyền thống. Mặc dù vậy, khi hàng hoá 
nhập khẩu tràn ngập và len lỏi lên tận 
những vùng này thì các sản phẩm nghề 
truyền thống liệu có cạnh tranh nổi 
không, cơ hội việc làm để có thu nhập từ 
các sản phẩm thủ công truyền thống khi 
đó sẽ bị thu hẹp lại. Sự hạn chế về mức 
độ tiêu thụ sản phẩm dẫn đến mất động 
lực duy trì bản sắc văn hoá, thậm chí là 
từ bỏ những hoạt động sản xuất mang 
đậm nét văn hoá dân tộc để chuyển 
sang làm những sản phẩm đáp ứng theo 
nhu cầu thị trường. Sự du nhập của các 
sản phẩm văn hoá nước ngoài như âm 
nhạc, phim ảnh... sẽ tác động không nhỏ 
đến sự hưởng thụ và duy trì văn hoá 
truyền thống của người bản địa. 

Thất nghiệp sẽ ảnh hưởng đến một 
loạt các quyền xã hội khác của phụ nữ, 
như quyền an sinh xã hội và bảo hiểm 
xã hội, quyền có nhà ở, quần áo và lương 
thực đầy đủ, quyền không bị đói, quyền 
được chăm sóc sức khoẻ, quyền được 
giáo dục, quyền tham gia đời sống văn 
hoá, được thụ hưởng những lợi ích của 
tiến bộ và ứng dụng khoa học... Chẳng 
hạn đối với quyền an sinh xã hội và bảo 
hiểm xã hội, về nguyên tắc, Nhà nước có 
trách nhiệm bảo đảm một hệ thống an 
sinh xã hội cho toàn dân, để những 
người thất nghiệp, người cao tuổi và 
người tàn tật... được hưởng trợ cấp khó 
khăn. Người cao tuổi và người tàn tật là 
hai đối tượng đặc biệt, nhưng với những 
người thất nghiệp, nhất là những người 
còn đang độ tuổi lao động sung sức thì 
còn rất nhiều việc phải bàn, nếu không 
muốn nói là thường bị lãng quên. Bên 
cạnh đó, nếu tỷ lệ thất nghiệp cao thì nó 

thực sự là một gánh nặng cho nhà nước, 
đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề xã 
hội khác như mất công bằng. Chế độ an 
sinh xã hội đối với những người làm 
công ăn lương trong các cơ quan nhà 
nước hay trong các cơ sở quốc doanh thì 
còn dễ kiểm soát, song đối với những 
người làm trong các cơ sở tư nhân thì 
không có gì để bảo đảm. Khi các cơ sở tư 
nhân bị phá sản, lao động nữ không 
những bị thất nghiệp, mà có khi họ còn 
không được đền bù hoặc được hưởng bất 
kỳ trợ cấp khó khăn nào. Chế độ bảo 
hiểm thường gắn liền với thu nhập, 
bằng cách này hay cách khác, của người 
lao động. Đối với những người có thu 
nhập cao thì bảo hiểm xã hội không 
thành vấn đề (hiện nay nhiều người, 
thậm chí công chức nhà nước, có thẻ bảo 
hiểm y tế nhưng khi đi khám bệnh cũng 
chẳng bao giờ sử dụng thẻ bảo hiểm), 
song đối với người có thu nhập thấp và 
người nghèo thì bảo hiểm xã hội lại hết 
sức có ý nghĩa. Khi không có việc làm, 
thu nhập không có thì việc đóng bảo 
hiểm và hưởng bảo hiểm là không có. 

Số người thất nghiệp ở nông thôn di 
cư ra khu vực thành thị hiện đang gia 
tăng. Sự tác động của việc gia nhập 
WTO dẫn đến tỷ lệ nông dân thất 
nghiệp và dòng người di cư ra các thành 
phố để tìm kiếm việc làm sẽ còn tăng 
hơn nữa. Trong số lao động di cư này, tỷ 
lệ lao động nữ chiếm khá đông. Điểm 
qua các “chợ” người chờ kiếm việc làm 
chân tay rẻ tiền trên nhiều dãy phố hiện 
nay thì có thể thấy hơn 2/3 trong số họ 
là phụ nữ. Người lao động di cư luôn 
gặp khó khăn về chỗ ở. Họ buộc phải 
thuê ở những căn nhà rẻ tiền nhất để 
phù hợp với thu nhập “được chăng hay 
trớ” hàng ngày, thậm chí có ngày không 
kiếm được đồng thu nhập nào. Lẽ đương 
nhiên là điều kiện sinh hoạt ở những 
khu nhà này rất không bảo đảm về vệ 
sinh và sức khoẻ, chứ chưa nói gì đến 
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những điều kiện đáp ứng nhu cầu thông 
tin và văn hoá. Khi phát sinh ốm đau, 
việc chăm sóc sức khoẻ, khám chữa 
bệnh cho những đối tượng này sẽ không 
được chu đáo bởi họ vừa không có bảo 
hiểm xã hội, vừa không có tiền để trang 
trải độc lập.  

Nói tóm lại, việc gia nhập WTO sẽ 
dẫn đến cả những tác động tích cực và 
tiêu cực đối với việc thụ hưởng các 
quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của 
phụ nữ. Các quyền này có tác động qua 
lại và phụ thuộc lẫn nhau. Khi một 
quyền này bị khước từ thì sẽ dẫn theo 
quyền khác bị từ chối. Song, xét trong 
bối cảnh của việc gia nhập WTO thì sự 
thụ hưởng các quyền kinh tế, nhất là 
quyền có việc làm, có ảnh hưởng hơn đối 
với các quyền xã hội và văn hoá. Hay 
nói cách khác, việc thụ hưởng các quyền 
xã hội và văn hoá sẽ làm nổi bật hơn sự 
thụ hưởng các quyền kinh tế. 

3. Kết luận và khuyến nghị 

Không ai có thể phủ nhận việc gia 
nhập WTO chỉ có tác động tích cực mà 
không có tác động tiêu cực và ngược lại. 
Vấn đề là cần phải xác định mức độ tiêu 
cực đến đâu và làm thế nào để hạn chế 
nó. Việc thụ hưởng các quyền kinh tế, 
xã hội và văn hoá của phụ nữ sẽ chịu 
tác động của việc gia nhập WTO. Đối với 
chúng ta, kể từ sau ngày 11 tháng 01 
năm 2007 thì những cam kết vào WTO 
mới chính thức có hiệu lực, do vậy tác 
động này sẽ không thể thấy ngay được 
trong vòng vài tháng, thậm chí là một 
năm hay hai năm. Song, nếu chúng ta 
có sự chuẩn bị và nghiên cứu từ bây giờ, 
đặc biệt là định hướng ra được cần 
nghiên cứu và tập trung vào vấn đề gì 
thì chúng ta sẽ có những điều chỉnh sớm 
để kiểm soát được tình hình. Trên tinh 
thần đó, bài viết xin có mấy đề xuất như 
sau: 

Một là, Chính phủ chỉ đạo thành lập 
một cơ chế liên ngành ở tầm quốc gia 
nhằm đánh giá tác động của việc gia 

nhập WTO. Việc đánh giá này nên được 
tiến hành định kỳ theo từng cấp, ngành, 
khu vực và thậm chí là theo từng công 
việc. Trong quá trình đánh giá, cần lồng 
ghép vấn đề giới để thấy được tác động 
đối với phụ nữ. Chẳng hạn, trước mắt 
tập trung đánh giá những lĩnh vực sản 
xuất có thể thấy chịu nhiều tác động 
nhất đối với lao động nữ như dệt may, 
da-giày và nông nghiệp, sau đó là dịch 
vụ và văn hoá... Cơ chế này có thể do 
Văn phòng Chính phủ hoặc Bộ Lao 
động-Thương Binh và Xã hội chủ trì; 

Hai là, các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ 
Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Bộ Văn hoá-Thể thao 
và Du lịch, Bộ Truyền thông và Thông 
tin cần xây dựng kế hoạch, chương trình 
và có những dự án dựa trên giới để đánh 
giá tác động của việc gia nhập WTO 
theo từng lĩnh vực, ngành nghề sản 
xuất thuộc chức năng quản lý của Bộ 
mình; 

Ba là, việc nghiên cứu đánh giá cần 
bảo đảm có sự tham gia của khu vực tư 
nhân vì khu vực tư nhân đóng vai trò 
quan trọng trong việc thu hút lực lượng 
lao động, bao gồm cả lao động nữ. Tăng 
cường sự tham gia của khu vực tư nhân 
và đẩy mạnh sự phối hợp giữa khu vực 
tư nhân và khu vực nhà nước vào 
nghiên cứu đánh giá sẽ giúp thấy được 
bức tranh tổng thể và toàn diện về tác 
động của việc gia nhập WTO tới tất cả 
các ngành, khu vực, để từ đó Chính phủ 
có thể ban hành những chính sách phù 
hợp nhằm bảo đảm việc thực hiện các 
quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của 
phụ nữ; 

Bốn là, các cơ quan và tổ chức liên 
quan đến phụ nữ như Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam cũng cần có những dự 
án nghiên cứu tác động của việc gia 
nhập WTO với đối tượng phụ nữ và trẻ 
em, nhất là trẻ em gái; 

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế 
trong việc đánh giá tác động của việc 
gia nhập WTO đối với phụ nữ. Việc hợp 
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tác quốc tế trong vấn đề này cần đa 
dạng nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về tài 
chính cũng như tư vấn của đối tác nước 
ngoài. Các đối tác nước ngoài cần tập 
trung đẩy mạnh hợp tác như Chương 
trình Phát triển của Liên Hợp Quốc 
(UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc 
(UNCEF), Quỹ Phát triển Phụ nữ của 
Liên Hợp Quốc (UNIFEM), và một số tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài phù hợp. 

Nghiên cứu đánh giá tác động của 
việc gia nhập WTO đối với các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hoá của phụ nữ là 
cần thiết. ở tầm vĩ mô, nó sẽ giúp các cơ 
quan hoạch định chính sách đề xuất 
kiến nghị với Chính phủ để điều chỉnh 
và thông qua những chính sách và pháp 
luật phù hợp giúp bảo đảm tốt hơn việc 
thực hiện các quyền này của phụ nữ. ở 
tầm vi mô, các kết quả nghiên cứu sẽ 
giúp chúng ta thấy được cụ thể những 
nét sáng tối của sự tác động, góp phần 
nâng cao hơn nữa nhận thức và kích 
thích tính chủ động của người dân nói 
chung và phụ nữ nói riêng tham gia vào 
tiến trình hội nhập của đất nước, sớm 
đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ và văn minh”. 
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